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Mở đầu 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Xuất khẩu hàng dệt may là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 

“Chiến lược phát triển xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam thời kỳ đến năm 2010, 

định hướng đến năm 2015”. Những năm qua, thực hiện chiến lược phát triển xuất 

khẩu hàng dệt may, chúng ta đã thực hiện nhiều giải pháp khác nhau để đẩy mạnh 

xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU. Vì vậy, trong số các thị trường xuất 

khẩu hàng dệt may của Việt Nam, thị trường EU  hiện là thị trường xuất khẩu hàng 

dệt may lớn thứ 2 của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu tăng liên tục từ 612 triệu 

USD năm 2003 đã lên  đến 1,432 tỷ USD vào năm 2007. Thị trường EU đang trong 

quá trình mở rộng từ EU 25 lên đến EU 27 và có thể tiếp tục mở rộng. Đây là thị 

trường gồm nhiều nước, nhiều dân tộc, có mức thu nhập khác nhau, nhu cầu hàng 

dệt may cũng rất đa dạng, có nhiều triển vọng cho việc mở rộng thị trường và đẩy 

mạnh xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam. Tuy nhiên, các yêu cầu về tiêu chuẩn 

và chất lượng đối với hàng dệt may tại thị trường này cũng ngày một cao hơn, mức 

độ cạnh tranh trên thị trường EU cũng ngày càng gia tăng. Một mặt, để giữ vững và 

mở rộng thị trường, hàng dệt may của Việt Nam phải đáp ứng được các đòi hỏi cao 

về các tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy định về môi trường, cũng như sự thay đổi nhanh 

về mẫu mốt sản phẩm. Mặt khác chúng ta phải cạnh tranh ngày càng mạnh với hàng 

dệt may của các đối thủ cạnh tranh như Trung Quốc, ấn Độ, Thái Lan... Do đó, để 

đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường EU cần thiết phải 

nghiên cứu tìm ra các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu vào thị 

trường EU của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. 

Đã có một số công trình nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực 

cạnh tranh đối với hàng dệt may của Việt Nam nói chung và giải pháp đẩy mạnh xuất 

khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường EU nói riêng. Tuy nhiên, chưa có 

công trình nghiên cứu nào nghiên cứu theo cách tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu đối với 

hàng dệt may và dựa trên lý thuyết quản trị marketing để đề xuất các giải pháp cho 

vấn đề này. Đây là một hướng tiếp cận khoa học đã được các doanh nghiệp dệt may 

của nhiều nước áp dụng. Vì vậy, để góp phần nâng cao hiệu quả cho việc xây dựng và 

thực thi các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may sang thị 

trường EU của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, đồng thời để bổ sung cơ sở luận 
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về vấn đề này, NCS đã lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh 
xuất khẩu vào thị trường các nước EU của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 
trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ kinh tế. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 
- Mục đích của luận án là luận giải được các cơ sở lý luận và thực tiễn để xây 

dựng các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu vào thị trường các 

nước EU của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.  

- Nhiệm vụ nghiên cứu luận án: 
+ Hệ thống hoá và bổ sung một số vấn đề lý luận chủ yếu về năng lực cạnh 

tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may 

theo hướng tiếp cận marketing và chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng dệt may. 

+ Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh xuất khẩu vào thị 

trường EU của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện nay để tìm ra những kết 

quả, hạn chế và nguyên nhân nhằm tạo lập cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng các 

định hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. 

+ Xác định phương hướng và đề xuất một số giải pháp và kiến nghị chủ 

yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu sang thị trường EU của các 

doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong thời gian tới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu: Những yếu tố cấu thành, tạo lập và phát triển năng 

lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp dệt may Việt Nam và giải pháp nâng 

cao năng lực cạnh tranh theo hướng tiếp cận xác định. 

- Phạm vi nghiên cứu: Do có nhiều nước thuộc EU và rất nhiều doanh 

nghiệp/loại sản phẩm dệt may khác nhau được xuất khẩu sang EU, vì vậy Luận án 

này chỉ tập trung vào nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu 

sang thị trường EU của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam nói chung, không đi 

sâu vào từng nước trong EU và từng doanh nghiệp cụ thể. Thời gian nghiên cứu của 

đề tài từ 2001 đến nay và giải pháp cho đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Các phương pháp được sử dụng trong luận án là: 

- Phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 
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thông tin phục vụ công tác quản lý và thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may, tăng cường vai 

trò của Hiệp hội và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam...ít nhiều cũng có giá 

trị đối với các cơ quan quản lý nhà nước đề nghiên cứu và hoàn thiện chính sách. 
Trong qua trình thực hiện luận án, NCS đã nhận được sự giúp đỡ rất tận 

tình của các nhà khoa học và các nhà quản lý cũng như các doanh nghiệp. Xin trân 

trọng cám ơn và rất mong nhận được giúp đỡ tiếp theo. 
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đoạn hiện nay” làm đề tài luận án tiến sĩ kinh tế. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng 

và phạm vi nghiên cứu đã được lựa chọn, luận án đã dựa vào cách tiếp cận của quản trị 

marketing và lý thuyết về lợi thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng dệt 

may để nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu vào thị trường 

EU của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Trong khuôn khổ của một luận án tiến sĩ 

kinh tế, nội dung của Luận án đã đạt được một số kết quả sau: 

 - Hệ thống hoá và bổ sung một số vấn đề lý luận về cạnh tranh và năng lực 

cạnh tranh xuất khẩu sang thị trường EU của các doanh nghiệp dệt may. Trong đó, 

đã hệ thống hóa được các khái niệm và nội hàm của các khái niệm về cạnh tranh và 

năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp, đề xuất cách tiếp cận mới về đánh 

giá và tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp một cách 

tổng hợp và lượng hóa được, cũng như đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu của 

doanh nghiệp sang thị trường EU theo các khâu của chuỗi giá trị toàn cầu đối với 

hàng dệt may. Đồng thời, đã làm rõ các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh 

xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU và kinh nghiệm của một số nước. 

 - Đã tổng hợp, phân tích và đánh giá khá đầy đủ, tương đối toàn diện về 

thực trạng năng lực cạnh tranh xuất khẩu vào thị trường EU của các doanh nghiệp 

dệt may Việt Nam hiện nay. Bằng cách lượng hóa theo 12 tiêu chí đánh giá năng 

lực cạnh tranh tổng hợp và kết hợp với phân tích theo các khâu của chuỗi giá trị 

toàn cầu, luận án đá chỉ ra được 5 kết quả, 7 hạn chế và 7 nguyên nhân dẫn tới thực 

trạng làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp. 

 - Xây dựng được 6 định hướng, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu 

nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu sang thị trường EU của các doanh nghiệp 

dệt may Việt Nam. Các đề xuất về nhóm giải pháp nhằm phát triển các yếu tố cấu thành 

năng lực cạnh tranh phi marketing của doanh nghiệp, tập trung các nỗ lực nâng cao 

năng lực cạnh tranh marketing của doanh nghiệp, đẩy nhanh quá trình tham gia vào 

chuỗi giá trị hàng dệt may toàn cầu nhằm xác lập và củng cố năng lực cạnh tranh bền 

vững có giá trị thực tiễn đối với doanh nghiệp. Các kiến nghị về đổi mới tư duy và nhận 

thức quan điểm về cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may, 

tăng cường vai trò của Nhà nước đối với sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu hàng dệt 

may của doanh nghiệp Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện cơ chế và chính sách đối với sản 

xuất và xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU, phát triển và hoàn thiện hệ thống 
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- Phương pháp điều tra chọn mẫu, điều tra chuyên đề để thu thập thông tin 

sơ cấp về thực trạng và các kiến nghị của doanh nghiệp về nâng cao năng lực cạnh 

tranh xuất khẩu vào thị trường EU của các doanh nghiệp dệt may Việt nam. 

- Khảo sát thực tiễn và thống kê để thu thập các thông tin thứ cấp cho việc 

nghiên cứu và phân tích đối tượng nghiên cứu. 

- Phương pháp chuyên gia, phân tích tổng hợp, mô hình hoá, đối sánh, sơ 

đồ hoá... thích ứng với từng nội dung nghiên cứu cụ thể của luận án. 

5. Những đóng góp mới của luận án 
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh xuất khẩu của 

doanh nghiệp sang một thị trường xuất khẩu mục tiêu và bổ sung cách tiếp cận mới 

về nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu theo hướng chủ động tham gia của 

doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng dệt may. 

- Trên cơ sở hướng tiếp cận mới, Luận án đã lượng hoá năng lực cạnh tranh 

xuất khẩu vào thị trường EU của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam và phân tích 

năng lực cạnh tranh trong một số khâu của chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng dệt 

may. đúc rút được những thành tựu và kết quả, hạn chế và  nguyên nhân chủ yếu 

dẫn đến thực trạng hiện nay làm căn cứ thực tiễn cho việc đề xuất định hướng và 

các giải pháp cho các doanh nghiệp và kiến nghị với nhà nước. 

- Đề xuất được các phương hướng chủ yếu, 3 nhóm giải pháp đối với các 

doanh nghiệp, 4 nhóm kiến nghị với nhà nước và một số giải pháp đối với các tổ chức 

hỗ trợ doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững trong hoạt động xuất 

khẩu vào thị trường EU của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.  
6. Kết cấu của luận án 
Ngoài phần mở đầu, kết luận; luận án được kết cấu thành 3 chương 

như sau: 

Chương 1.  Cơ sở lý luận về nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu 
của các doanh nghiệp dệt may sang thị trường EU 

Chương 2. Thực trạng năng lực cạnh tranh xuất khẩu sang thị trường 
EU của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam  

Chương 3. Định hướng và những giải pháp chủ yếu nâng cao  năng lực 
cạnh tranh xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sang thị trường EU 
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Chương 1 

Cơ sở lý luận về nâng cao năng lực cạnh tranh 
 xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may  

sang thị trường EU 
1.1. Phân định một số khái niệm về cạnh tranh và 

năng lực cạnh tranh 
1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh  
Tùy vào mục tiêu nghiên cứu khác nhau người ta có thể đưa ra các kh i̧ niệm khác 

nhau về cạnh tranh. Để nhận dạng cho đúng và đầy đủ về nội hàm kh i̧ niệm năng lực cạnh 

tranh, chúng ta phải bắt đầu từ việc phân định kh i̧ niệm cạnh tranh. 

Cạnh tranh xét về bản chất luôn được nhìn nhận trong trạng thái động và 

ràng buộc trong mối quan hệ so sánh tương đối. Trong luận án này khái niệm cạnh 

tranh được sử dụng như sau: “Cạnh tranh là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh tế, 

bằng mọi biện pháp kể cả nghệ thuật và thủ đoạn để đạt được mục tiêu kinh tế của 

mình, mục tiêu thông thường là chiếm lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng cũng 

như các điều kiện sản xuất, thị trường có lợi nhất, mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá 

lợi ích đối với người sản xuất kinh doanh là lợi nhuận”. 

1.1.2. Phân định các khái niệm về năng lực cạnh tranh 
Cạnh tranh được xét trên 3 cấp độ, do đó năng lực cạnh tranh cũng được 

xem xét ở cả 3 cấp độ: 

- Năng lực cạnh tranh quốc gia: Theo Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), năng 

lực cạnh tranh quốc gia được định nghĩa là năng lực của một nền kinh tế có thể tạo ra 

tăng trưởng kinh tế bền vững trong môi trường và thị trường thế giới.  

- Năng lực cạnh tranh của ngành sản phẩm, dịch vụ: Năng lực cạnh tranh của sản 

phẩm, dịch vụ là tất cả các đặc trưng, yếu tố cấu thành và tiềm năng mà sản phẩm, dịch vụ đó 

có thể duy trì và ph ţ triển vị trí của mình trên thị trường cạnh tranh một cách lâu dài.  

- Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp là tích hợp toàn bộ khả năng và nguồn lực nội tại của doanh nghiệp để duy 

trì và phát triển thị phần và lợi nhuận, tạo ra các ưu thế của doanh nghiệp so với các 

đối thủ cạnh tranh khác trên một thị trường mục tiêu xác định.  

Như vậy, giữa ba cấp độ năng lực cạnh tranh có mối quan hệ qua lại mật 

thiết với nhau, tạo điều kiện cho nhau, chế định và phụ thuộc lẫn nhau.  
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- Phát triển các dịch vụ hỗ trợ, tiếp cận thị trường xuất khẩu, tổ chức các 

đoàn doanh nghiệp đi thăm quan, tham gia hội chợ quốc tế. 

- Tổ chức đào tạo, tư vấn công nghệ và kỹ thuật, tư vấn cơ hội kinh doanh. 

- Hiệp hội phải làm tốt công tác bảo vệ các doanh nghiệp thành viên trong 

các tranh chấp thương mại quốc tế. 

3.4.2. Tăng cường vai trò của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam 
- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại và đầu tư.  

- Mở rộng các hình thức thông tin và phối hợp hoạt động với các hiệp hội 

doanh nghiệp. 

- Xây dựng và triển khai tốt chương trình để các hội viên có thể giúp đỡ lẫn nhau. 

- Đẩy mạnh phát triển các diễn đàn doanh nghiệp để các doanh nghiệp có cơ 

hội phản ánh những khó khăn, đưa ra những kiến nghị với các cơ quan chính quyền. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ và 

cập nhật về doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tư vấn áp dụng các giải pháp 

đổi mới quản lý doanh nghiệp.  

- Cần đóng vai trò đầu mối để tổ chức một trung tâm so sánh chuẩn doanh 

nghiệp của các doanh nghiệp dệt may.   

 - Thúc đẩy hoạt động hỗ trợ trực tuyến, trợ giúp doanh nghiệp ứng dụng 

thương mại điện tử. 

 
Kết luận 

Cùng với xu hướng toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại và sự phát triển rất 

mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã làm thay đổi cả tư duy lý luận và hành động thực 

tiễn của doanh nghiệp về cạnh tranh trên thị trường thế giới. Cạnh tranh trên thị trường 

ngày càng mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu buộc phải có những tư duy và hành 

động mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngành dệt may Việt nam nói chung và 

các doanh nghiệp dệt may Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU nói riêng cũng 

không thể nằm ngoài xu hướng đó. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết cả về lý luận và thực 

tiễn và nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang 

thị trường EU, NCS đã lựa chọn đề tài  “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất 
khẩu vào thị trường các nước EU của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong giai 
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- Xây dựng và thực thi chiến lược phát triển ngành dệt may Việt Nam đối 

với thị trường EU 

- Mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư từ EU  

- Phát triển nhanh các ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt may  

- Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam 

tham gia vào các chuỗi siêu thị của doanh nghiệp EU  

3.3.3. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế và chính sách đối với sản xuất và 
xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU 

- Đổi mới chính sách tài chính và tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất 

khẩu hàng dệt may tiếp cận các nguồn tài chính một cách thuận lợi hơn 

- Tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh,  đảm bảo sự thông thoáng cởi 

mở hơn, minh bạch và ổn định chính sách 

- Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại và áp dụng thương 

mại điện tử 

- Phát triển thương mại dịch vụ nhằm góp phần giảm chi phí sản xuất kinh 

doanh cho doanh nghiệp 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

- Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may 

3.3.4. Phát triển và hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ công tác quản 
lý và thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may 
        - Tăng cường cung cấp thông tin, số liệu thống kê trong nước cũng như của các 

nước EU một cách đầy đủ, chính xác, và cập nhật.  

       - Tổ chức lại hệ thống thông tin và dự báo thị trường một cách khoa học và hợp 

lý, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thị trường và cung cấp thông tin dự báo 

thị trường miễn phí cho các doanh nghiệp 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên cập nhật về các 

doanh nghiệp dệt may trên cả nước để cung cấp thông tin cảnh báo cho doanh 

nghiệp nhằm đối phó với các rào cản thương mại trên thị trường EU. 

3.4. Các giải pháp khác 
3.4.1. Tăng cường vai trò của Hiệp hội  
- Tăng cường cung cấp thông tin về chính sách và pháp luật cho các doanh nghiệp. 

- Xây dựng, ph ţ triển uy tín và hình ảnh sản phẩm dệt may ở thị trường quốc tế. 
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1.1.3. Năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp dệt may 
Do tính đa dạng và phức tạp của các loại hình, kiểu tổ chức cũng như 

phương thức hoạt động của doanh nghiệp dệt may Việt Nam, thuật ngữ doanh 

nghiệp dệt may Việt Nam được sử dụng để chỉ một tập hợp các doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh hàng dệt may, trong đó sản phẩm của doanh nghiệp chủ yếu được 

bán trực tiếp cho các đại lý, tổ chức mua trong và ngoài nước, hoặc trực tiếp  bán 

trên thị trường EU. 

Năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp dệt may được hiểu là tích 

hợp khả năng và nguồn nội lực lực để duy trì và phát triển thị phần xuất khẩu hàng dệt 

may, lợi nhuận và định vị những ưu thế cạnh tranh trong tương quan so sánh với đối thủ 

cạnh tranh trực tiếp và tiềm tàng trên thị trường xuất khẩu mục tiêu.  

1.2. Đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu của 
doanh nghiệp dệt may  

1.2.1. Các cách thức tiếp cận để đánh giá năng lực cạnh tranh 
Thứ nhất là các nhà kinh tế có thể sử dụng các chỉ tiêu về lợi thế so sánh 

để đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu.   

Thứ hai là nếu tiếp cận năng lực cạnh tranh theo các yếu tố cấu thành 

năng lực cạnh tranh thì việc đánh giá năng lực cạnh tranh là sự so sánh các yếu tố 

bên trong và bên ngoài doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh.  

Thứ ba là cách tiếp cận đánh giá năng lực cạnh tranh trên cơ sở phân tích 

chuỗi giá trị của doanh nghiệp trong hệ thống chuỗi giá trị ngành hàng và so sánh 

giá trị gia tăng mà doanh nghiệp/sản phẩm đạt được trong các khâu của chuỗi giá trị 

gia tăng. Trong xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá, sản xuất và phân phối sản phẩm 

ngày càng mang tính chất toàn cầu với sự thâm nhập và bành trướng ngày càng 

mạnh của các Công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia (TNC) đã và sẽ tiếp tục hình 

thành và phát triển các chuỗi giá trị toàn cầu (Global Value Chain - GVC) đối với 

ngành hàng dệt may. Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu thực chất là một tập hợp các 

hoạt động tạo ra giá trị cho người tiêu dùng, trong đó mỗi khâu có khả năng tạo ra 

giá trị gia tăng khác nhau. Chuỗi giá trị toàn cầu đối với ngành dệt may gồm 5 khâu 

cơ bản là: R&D - Thiết kế - Sản xuất/gia công- Phân phối và Marketing. Xét ở 

mức độ tham gia vào các khâu thì các Tập đoàn/Công ty đa quốc gia hoặc xuyên 

quốc gia thường tham gia vào 2 đầu của chuỗi, các doanh nghiệp của các nước đang 
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phát triển hoặc chậm phát triển thường chỉ tham gia vào khâu sản xuất và gia công- 

đó là khâu mang lại ít giá trị gia tăng nhất. Vì thế, khi xem xét năng lực cạnh tranh 

và đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp/sản phẩm người ta cần phải phân 

tích sâu hơn theo các khâu của chuỗi giá trị gia tăng. Sơ đồ tổng quát về chuỗi giá 

trị gia tăng được mô tả như sau: 
Sơ đồ 1.3. Mô hình tổng quát về chuỗi giá trị gia tăng 

 

 

 

 

 

 

 

Theo mô hình tổng quát về chuỗi giá trị  gia tăng cho thấy, khâu tạo ra ít giá trị 

gia tăng nhất là khâu sản xuất; thiết kế và phân phối cho giá trị gia tăng cao hơn; nhưng 

cao nhất là ở khâu R&D và Marketing. 

1.2.2. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh 
nghiệp dệt may 

Tích hợp những tác nhân tạo năng lực cạnh tranh marketing, năng lực cạnh 

tranh phi marketing, năng lực phát triển bền vững chính là xác định tổng nội lực của 

doanh nghiệp trên những thị trường mục tiêu xác định với tập các đối thủ cạnh tranh 

trực tiếp xác định (nghĩa là gắn với những tình huống, thời cơ và thách thức thị trường 

xác định) từ đó vận dụng phương pháp chuẩn đối sánh với kỹ thuật thang 5 điểm (trong 

đó: 5 - tốt; 4 - khá; 3 - trung bình; 2 - yếu; 1 - kém). Luận án này xác định năng lực cạnh 

tranh xuất khẩu hàng may mặc của doanh nghiệp bao gồm 12 tiêu chí và hệ số quan 

trọng của từng tiêu chí như sau: 

  (1) Thị phần doanh nghiệp:                                        0,05 

   (2) Tăng trưởng thị phần và lợi nhuận:                            0,1 

(3) Vị thế tài chính:                                                          0,1 

 (4) Quản lý và lãnh đạo:                                                  0,1 

 (5) Chất lượng/giá sản phẩm và dịch vụ:                          0,1 

 (6) Trình độ công nghệ và hiệu suất các qu  ̧trình cốt lõi:     0,1 
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3.2.2. Tập trung các nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh marketing 
của doanh nghiệp  

- Hoàn thiện hệ thống thông tin nghiên cứu và đánh giá thị trường hàng dệt 

may EU  

- Xác lập và hoàn thiện marketing mục tiêu  

- Thiết lập và duy trì marketing hỗn hợp cho từng đoạn thị trường mục tiêu 

- Đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động marketing trực tuyến 

3.2.3. Đẩy nhanh quá trình tham gia vào chuỗi giá trị hàng dệt may 
toàn cầu nhằm xác lập và củng cố năng lực cạnh tranh bền vững 

- Tăng cường đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

- Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học- công nghệ để củng cố và phát triển 

chuỗi giá trị doanh nghiệp  

- Tăng cường áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh nhằm từng 

bước tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị hàng dệt may 

toàn cầu 

- Đẩy mạnh liên kết, hợp tác để tạo lập và từng bước tham gia lãnh đạo các 

chuỗi hoặc các công đoạn của chuỗi giá trị toàn cầu 

- Xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm khẳng định vị trí của doanh nghiệp 

trong hệ thống chuỗi giá trị hàng dệt may  

- Lựa chọn thị trường mục tiêu phù hợp với năng lực của doanh nghiệp 

- Cải tiến mẫu mã, thiết kế sản phẩm, đồng thời liên kết với các nhà thiết 

kế, doanh nghiệp thiết kế  

-Tăng cường phát triển sản phẩm mới  

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

3.3. Một số giải pháp về phía Nhà nước để nâng cao năng 
lực cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang 
thị trường EU 

3.3.1. Đổi mới tư duy và nhận thức quan điểm về cạnh tranh và nâng 
cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may phù hợp với xu hướng toàn 
cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

3.3.2. Tăng cường vai trò của Nhà nước đối với sự tham gia vào chuỗi 
giá trị toàn cầu hàng dệt may của doanh nghiệp Việt Nam 
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- Định hướng xây dựng năng lực cạnh tranh đối với các sản phẩm mới trên 

thị trường mục tiêu. 

- Nhà nước tạo lập môi trường thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực 

cạnh tranh xuất khẩu sang thị trường EU. 

- Ph ţ huy hơn nữa vai trò của các Hiệp hội ngành hàng và Hiệp hội doanh nghiệp. 

3.2. Một số giải pháp đối với doanh nghiệp nhằm 
nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may 
sang thị trường EU 

3.2.1. Phát triển các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh phi 
marketing của doanh nghiệp 

* Đổi mới trang thiết bị và công nghệ, nâng cao năng lực quản trị sản xuất 
và hậu cần đầu vào 

- Chú trọng các hoạt động nghiên cứu triển khai, đặc biệt là các hoạt động 

nghiên cứu thiết kế mẫu. 

- Đầu tư thỏa đáng cho đổi mới máy móc và công nghệ nhằm tăng năng suất. 

- Có chiến lược và kế hoạch đổi mới công nghệ phù hợp với yêu cầu đổi 

mới sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp. 

- Chú trọng đổi mới công nghệ và thiết bị nhằm đáp ứng các yêu cầu môi 

trường của các nước nhập khẩu. 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát trong từng công đoạn sản xuất 

nhằm loại bỏ những chi phí không cần thiết và giảm thiểu các chi phí trong từng 

giai đoạn.  

- Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu với các doanh 

nghiệp cung ứng nguyên phụ liệu.  

- Xây dựng và thiết lập hệ thống kho đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc 

tế để chủ động trong sản xuất cũng như kinh doanh.  

*Hoàn thiện tổ chức và nâng cao năng lực lãnh đạo doanh nghiệp 
- Xây dựng tổ chức doanh nghiệp thích ứng với cạnh tranh quốc tế, gắn với 

định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp.  

- Hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp theo định hướng quản trị 

chiến lược, nâng cao hiệu quả quản trị tác nghiệp để thích ứng với sự thay đổi 

nhanh chóng của thị trường.  
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 (7) Thương hiệu:                                                              0,1  

 (8) Chi phí đơn vị:                                                        0,05 

 (9) Mạng marketing phân phối:                                    0,05       

 (10) Hiệu suất xúc tiến, truyền thông:                           0,05 

 (11) Hiệu suất R&D:                                                        0,1 

 (12) Kỹ năng nhân sự quản trị:                                         0,1 

 Đồng thời, để  đánh giá tổng quát và bổ sung về năng lực cạnh tranh xuất 

khẩu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam nói chung, luận án này còn sử dụng một 

số chỉ tiêu bổ sung bao gồm: 

- Thị phần của các doanh nghiệp Việt Nam so với đối thủ cạnh tranh 

- Chỉ số năng lực cạnh tranh hiển thị RCA 

- Năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng dệt may. 

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh 
tranh xuất khẩu của doanh nghiệp dệt may Việt Nam 
trên thị trường EU 

1.3.1. Các nhân tố môi trường vĩ mô 
- Nhân tố chính trị, quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia  

- Nhân tố kinh tế 

- Nhân tố môi trường pháp lý  

- Nhân tố văn hoá xã hội  

- Nhân tố môi trường sinh thái và cơ sở hạ tầng  

1.3.2. Nhân tố thị trường và ngành kinh doanh 
- Đặc điểm của thị trường  

- Chính sách nhập khẩu hàng dệt may của EU  

- Các quy định về đóng gói, ghi nhãn kích cỡ và nhãn mác 

- Kênh phân phối hàng dệt may trên thị trường EU 

1.3.3. Nhân tố nội tại của doanh nghiệp 
- Năng lực quản trị chiến lược và lãnh đạo  

- Vị thế tài chính 

- Năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D)  

- Nguồn nhân lực của doanh nghiệp  

- Năng lực sản xuất, hậu cần về tác nghiệp xuất khẩu  



 

 

8 

1.4. Kinh nghiệm của một số nước trong việc nâng 
cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may và bài 
học rút ra cho Việt Nam 

1.4.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc và ấn Độ 
* Kinh nghiệm của Trung Quốc  
- Đa dạng hoá mẫu mã, màu sắc và kiểu dáng sản phẩm: Trung Quốc có lợi 

thế lớn về đội ngũ thiết kế kiểu dáng công nghiệp rất phát triển, có những trung tâm 

thiết kế thời trang ở Thẩm Quyến, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu... các trung tâm 

này nắm bắt rất nhanh thị hiếu tiêu dùng của khách hàng trên thị trường EU.  
- Tạo hệ thống kênh phân phối rộng khắp thị trường EU: Nhanh chóng đưa 

hàng may mặc vào thị trường các nước trong khối EU thông qua các nhà phân phối, 

trung gian thương mại tại thị trường EU.  
- Nhanh chóng đáp ứng những yêu cầu về sản phẩm “xanh” và “sạch”: 

Những quy định và kiểm soát ngặt nghèo của Chính phủ về quy trình sản xuất theo 

đúng tiêu chuẩn Eco Friendly như đổi mới công nghệ, sử dụng nguyên vật liệu chất 

lượng tốt, thực hiện đúng các quy trình sản xuất bao gồm cả hệ thống xử lý nước 

thải, xử lý khí thải độc hại...  

- Trung Quốc cũng tiến hành hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may nhiều mặt, 

chẳng hạn Chính phủ trợ giá cho 1 kg bông là 0,6 USD; trợ giá cho xuất khẩu thông 

qua tỷ giá, cước phí vận tải... Ngoài ra, các cơ quan Chính phủ cũng tăng cường các 

dịch vụ đối với các doanh nghiệp thông qua việc cung cấp các thông tin xuất khẩu, 

hướng dẫn xuất khẩu... 

* Kinh nghiệm của ấn Độ  
- Phát huy lợi thế chi phí nhân công rẻ để gia tăng xuất khẩu những sản 

phẩm may mặc có giá bán trung bình và thấp, hướng đến các tập khách hàng có thu 

nhập trung bình và thấp.   

- Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu để đẩy mạnh xuất khẩu những sản 

phẩm có chất lượng cao.   

- Phát triển lợi thế cạnh tranh trong ngành công nghiệp phụ trợ, nhất là 

ngành dệt vải.  

- Đa dạng hoá sản phẩm, mẫu mã.  
1.4.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 
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+ Đối với các doanh nghiệp sợi, dệt, nhuộm và hoàn tất vải: Xây dựng các khu, 

cụm công nghiệp chuyên ngành dệt may có cơ sở hạ tầng đủ điều kiện cung cấp điện, 

nước, xử lý nước thải đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường theo quy định của Nhà nước.  

+ Đầu tư và phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường 

* Một số mục tiêu phát triển chủ yếu 
Phát triển ngành dệt may trở thành một trong những ngành công nghiệp 

trọng điểm, mũi nhọn về xuất khẩu; đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng trong 

nước; tạo nhiều việc làm cho xã hội; nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập vững 

chắc kinh tế khu vực và thế giới. 

Bảng 3.1. Mục tiêu phát triển ngành dệt may 
Tốc độ tăng trưởng Giai đoạn 2008-2010 Giai đoạn 2011-2020 

- Tăng trưởng sản xuất hàng năm 16 - 18 % 12 - 14 % 

- Tăng trưởng xuất khẩu hàng năm 20 % 15 % 

Trên cơ sở định hướng phát triển xuất khẩu hàng dệt may nói chung, dự 

báo về khả năng xuất khẩu của Việt nam sang thị trường EU như sau: 

Bảng 3.3. Dự báo xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường EU 
thời kỳ đến năm 2020 

Chỉ tiêu ĐVT 2006 2010 2015 2020 
Tổng KNXK hàng dệt may Tr.USD 5.834 12.000 18.000 25.000 
KNXK sang EU Tr.USD 1.430 3.000 5.040 7.500 
Tỷ trọng so với tổng KNXK 
của Việt Nam 

% 24,5 25,0 28,0 30,0 

Nguồn: Dự báo của Viện Nghiên cứu thương mại, Bộ Công Thương, 2008 
3.1.2. Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của các 

doanh nghiệp dệt may Việt Nam sang thị trường EU 
- Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của các doanh nghiệp là nhiệm vụ 

trọng tâm, lâu dài và liên tục của doanh nghiệp. 

 - Phải sử dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất 

khẩu sang thị trường EU. 

- Vừa nâng cao năng lực cạnh tranh ở các khâu hiện có lợi thế vừa phải 

chuẩn bị các điều kiện để thâm nhập vào các khâu có giá trị gia tăng cao. 
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Chương 3 
định hướng và những giải pháp chủ yếu  

nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của các doanh 
nghiệp dệt may Việt Nam sang thị trường EU 

3.1. Định hướng phát triển ngành và nâng cao năng lực 
cạnh tranh xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 
sang thị trường EU 

3.1.1. Tổng quan về định hướng phát triển của ngành dệt may Việt Nam 
Ngày 14/3/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 36/2008 phê duyệt 

“Chiến lược ph ţ triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến 

năm 2020”. Nội dung chính của Chiến lược này bao gồm: 
* Quan điểm phát triển 
Một là, phát triển ngành dệt may theo hướng chuyên môn hoá, hiện đại 

hóa, nhằm tạo ra bước nhảy vọt về chất và lượng sản phẩm.  

Hai là, lấy xuất khẩu làm mục tiêu cho phát triển của ngành, mở rộng thị 

trường xuất khẩu, đồng thời phát triển khai thác tối đa thị trường nội địa.  

Ba là, phát triển ngành dệt may phải gắn với bảo vệ môi trường và xu thế 

dịch chuyển lao động nông nghiệp nông thôn.   
Bốn là, đa dạng hóa sở hữu và loại hình doanh nghiệp trong ngành dệt may, huy 

động mọi nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư ph ţ triển ngành dệt may Việt Nam. 
Năm là, phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng cho sự 

phát triển bền vững của ngành dệt may Việt Nam. 
* Định hướng phát triển 
- Định hướng sản phẩm: Tập trung phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh 

cho ngành may xuất khẩu để tận dụng cơ hội thị trường. Kêu gọi các nhà đầu tư trong và 

ngoài nước đầu tư sản xuất xơ sợi tổng hợp, nguyên phụ liệu, phụ tùng thay thế và các 

sản phẩm hỗ trợ để cung cấp cho doanh nghiệp trong ngành.  
- Định hướng đầu tư và phát triển sản xuất:  
+ Đối với các doanh nghiệp may: Từng bước di dời các cơ sở sản xuất về 

các địa phương có nguồn lao động nông nghiệp và thuận lợi giao thông.   
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- Lựa chọn đúng định hướng chiến lược phát triển thị trường. 

- Từng bước chuyển từ chiến lược khai thác lợi thế lao động giá rẻ sang 

chiến lược nâng cao năng suất và chất lượng. 

- Đầu tư trang thiết bị, máy móc, công nghệ. 
- Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, thiết kế kiểu dáng, mẫu mã hàng may 

mặc xuất khẩu.  

- Liên kết giữa các doanh nghiệp trong kinh doanh xuất khẩu. 

- Đa dạng hoá phương thức kinh doanh xuất khẩu.    

- Thu hút đầu tư nước ngoài.  

- Nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm hướng tới phục vụ nhóm khách 

hàng trung cấp và cao cấp. 

- Đa dạng ho  ̧kênh phân phối trực tiếp hàng may mặc Việt Nam trên thị trường EU.  

- Nhanh chóng nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ của 

các nhà quản lý và nhân viên kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. 

 
Chương 2 

Thực trạng năng lực cạnh tranh xuất khẩu sang thị 
trường EU của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 

2.1. Khái quát về thực trạng xuất khẩu hàng dệt 
may sang thị trường EU 

2.1.1. Về kết quả xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU 
Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường EU liên 

tục tăng trưởng qua các năm, từ 612 triệu USD năm 2003 đã tăng lên 1489 triệu 

USD vào năm 2007. Hiện nay, Đức là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam 

trong khu vực EU, tiếp đến là Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan. 

Bảng 2.2. Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang các nước thành viên EU 
(Đơn vị:1.000 USD) 

Nước Năm 2003 2004 2005 2006 2007 

EU 25, trong đó: 612.000 685.000 904.000 1243.000 1489.000 

Đức 184.937 226.999 236.957 321.511 365.061 

Anh  72.915 97.843 153.441 220.522 272.293 

Pháp 71.467 90.953 103.355 142.402 150.488 
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Tây Ban Nha 50.486 67.189 84.135 109.122 128.014 

Hà Lan 46.786 62.795 79.278 116.198 126.327 

Bỉ 32.498 39.141 52.069 85.928 119.248 

Italia 42.051 54.94 39.028 76.161 93.359 

CH Séc 23.362 26.647 29.778 37.818 45.109 

Thuỵ Điển 12.676 15.087 20.331 24.44 34.169 

Đan Mạch 9.196 14.346 17.901 26.870 32.971 

Ba Lan 20.565 20.348 18.901 21.214 24.646 

Hungary 5.125 6.868 9.633 14.315 20.054 

áo 4.672 8.019 12.052 14.208 18.334 

Ailen 1.915 4.321 3.580 6.850 12.072 

 Nguồn: Thống kê xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan 2008 
Trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may, nhóm hàng may mặc 

không phải hàng dệt kim và móc (HS 62) xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường 

EU chiếm tỷ lệ gần 70%, trong đó áo Jacket (51,7%); áo sơ mi (11%); quần âu 

(5%). Hàng dệt kim và móc (HS 61) chỉ chiếm tỷ trọng (3,9%); T-shirt và Polo shirt 

(3,4%) và tăng trưởng không đều. Ngoài ra, một nhóm hàng may mặc xuất khẩu có 

đóng góp  vào tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU đó là 

nhóm hàng các bộ đồ thể thao, đồ lao động, khăn quàng.  

2.1.2. Khái quát về các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu sang thị trường EU 
Theo số liệu thống kê, hiện cả nước có trên 2000 doanh nghiệp sản xuất và 

xuất khẩu hàng dệt may, trong đó có 1500 doanh nghiệp tư nhân, gần 500 doanh 

nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và 10 doanh nghiệp Nhà nước. Có khoảng 

1200 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU, tốc độ 

tăng trưởng số lượng doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường EU giai đoạn 2001 - 

2007 gần 15%/năm.  

Nhìn chung, các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam xuất khẩu sang thị 

trường EU đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần lớn doanh nghiệp sản xuất và xuất 

khẩu đều tập trung vào khai thác lợi thế giá nhân công, chọn lựa các mặt hàng đơn giản 

và thực thi chiến lược đa dạng hóa thị trường, hàng hóa một phần được xuất khẩu sang 

EU còn lại là các thị trường khác.  Kim ngạch xuất khẩu bình quân sang thị trường EU 

vào năm 2007 thì bình quân chỉ là gần 1,2 triệu USD/doanh nghiệp.    
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2.3.2. Những  hạn chế  
- Thiếu định hướng chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu và nâng cao 

năng lực cạnh tranh. 
- Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định nhập khẩu của thị trường EU 

còn hạn chế. 

- Việc duy trì năng lực cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may chủ yếu dựa vào khai 

thác lao động trẻ và giá nhân công thấp.  

- Thiếu tính chủ động trong việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đối 

với hàng dệt may. 

- Năng lực cạnh tranh bền vững còn thấp. 

- Thiếu liên kết giữa các chủ thể và sử dụng các thủ đoạn cạnh tranh không 

lành mạnh trong việc tìm kiếm hợp đồng và đơn hàng. 

- Năng lực quản trị và lãnh đạo hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp còn 

nhiều hạn chế. 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế  
- Doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các 

yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh phi marketing còn nhiều bất cập.  

- Thiếu tập trung trong việc tạo lập và phát huy các nỗ lực marketing nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu sang thị trường EU. 

- Chưa chú trọng xây dựng và phát huy năng lực cạnh tranh bền vững, đặc 

biệt là kỹ năng quản trị và lãnh đạo.  

- Thiếu kinh nghiệm và năng lực cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may trong 

bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, thiếu tính liên kết.  

- Vai trò của Nhà nước trong việc định hướng và tạo môi trường thuận lợi 

để nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu sang thị trường EU còn hạn chế. 

- Chính sách của Nhà nước để nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu 

của các doanh nghiệp dệt may còn nhiều bất cập, vai trò của các Hiệp hội còn 

nhiều hạn chế. 

- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều yếu kém làm tăng chi phí 

và giảm năng lực cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU của 

doanh nghiệp. 
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Việt nam hiện nay đang nằm ở vị trí giữa của chuỗi giá trị toàn cầu, ở khâu có giá 

trị gia tăng thấp nhất (Sơ đồ 2.3) 

Sơ đồ 2.3. Vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng dệt may  
 

 

 

 

 

 

 

 

Do những hạn chế trong khả năng cung cấp nguyên phụ liệu, công nghệ và 

thiết kế, đồng thời do năng lực trong hoạt động phân phối và marketing có hạn, các 

doanh nghiệp Việt Nam mới chủ yếu tham gia được vào những khâu mang lại trị 

giá gia tăng thấp nhất trong chuỗi giá trị hàng dệt may toàn cầu. Thực trạng này 

chứng tỏ năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt nam ở các khâu có giá trị gia 

tăng cao còn thấp, hạn chế đến hiệu quả của hoạt động sản xuất, xuất khẩu hàng dệt 

may của Việt Nam. 

2.3. Đánh giá tổng quát năng lực cạnh tranh xuất 
khẩu hàng dệt may của doanh nghiệp Việt Nam vào thị 
trường  EU 

2.3.1. Những kết quả đạt được 
- Năng lực cạnh tranh tổng hợp được xếp loại trung bình, một số doanh 

nghiệp được xếp loại khá 

- Không có sự cách biệt qu  ̧xa về các chỉ tiêu thành phần cấu tạo năng lực cạnh 

tranh tổng hợp và giữa các doanh nghiệp 

- Đã có năng lực cạnh tranh cao đối với một số sản phẩm xuất khẩu  

- Có năng lực cạnh tranh tương đối cao ở khâu sản xuất trong chuỗi giá trị 

toàn cầu đối với hàng dệt may 

- Đã tạo lập và khẳng định được vị thế tốt đối với tập khách hàng và thị 

trường hiện hữu, đồng thời đã bước đầu gây được sự chú ý đối với tập khách hàng 

và thị trường mục tiêu. 
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2.1.3. Khái quát thực trạng các chính sách phát triển xuất khẩu hàng 
dệt may của nước ta 

Quyết định số 55/2001/QĐ-TTg ngày 23/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt “Chiến lược ph ţ triển ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010”. Thực hiện Chiến lược 

ph ţ triển này đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may của Việt 

Nam. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO, từ năm 2006 chúng ta đã phải bãi bỏ 

nhiều nội dung có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp. 

 Quyết định số 143/2005/QĐ-TTg về “Đề án tổng thể về quan hệ Việt 

Nam - EU và Chương trình hành động của Chính phủ phát triển quan hệ Việt Nam - 

EU tới năm 2010 và định hướng tới năm 2015”. 

 Liên Bộ (Bộ thương mại và Bộ công nghiệp - nay là Bộ Công Thương) đã 

triển khai nhiều Chương trình hỗ trợ phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại 

để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường EU. 

 Ngày 14/3/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 36/2008 phê duyệt 

“Chiến lược ph ţ triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến 

năm 2020”. Bộ Công Thương đã xây dựng và phê duyệt quy hoạch ph ţ triển ngành dệt may 

Việt Nam, đang xây dựng quy hoạch ph ţ triển các ngành công nghiệp hỗ trợ. 
2.2. Phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh 

xuất khẩu sang thị trường EU của các doanh nghiệp dệt 
may Việt Nam  

2.2.1. Thực trạng năng lực cạnh tranh xuất khẩu sang thị trường EU 
của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 

Căn cứ vào các tiêu chí đã xác định,  kết quả điều tra đánh giá năng lực cạnh 

tranh xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU của tác giả Luận án cho thấy: Các 

doanh nghiệp Nhà nước có tổng số điểm là 3,59, đạt loại trung bình khá; Các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4,21 điểm, đạt loại khá; các doanh nghiệp cổ phần 

và TNHH đạt 3,44 điểm, tương đương với loại trung bình.  

 Bảng 2.7. Kết quả điều tra năng lực cạnh tranh XK hàng dệt may của các DN 

Chỉ tiêu 
Doanh nghiệp 

Nhà nước 
Doanh 

nghiệp FDI 
Doanh nghiệp  

CP, TNHH 

Thị phần 0,24 0,23 0,21 

Tăng trưởng thị phần 0,41 0,44 0,42 



 

 

12

Vị thế tài chính 0,24 0,35 0,23 

Quản lý và lãnh đạo 0,32 0,40 0,30 

Chất lượng/Giá 0,45 0,47 0,46 

Trình độ công nghệ 0,43 0,48 0,43 

Thương hiệu 0,22 0,43 0,20 

Chi phí đơn vị sản phẩm xuất khẩu 0,22 0,21 0,23 

Mạng marketing phân phối 0,18 0,21 0,17 

Hiệu suất xúc tiến, truyền thông 0,19 0,21 0,17 

Hiệu suất R&D 0,32 0,37 0,30 

Kỹ năng quản trị nhân sự 0,32 0,41 0,32 

Điểm số năng lực cạnh tranh tổng hợp 3,59 4,21 3,44 

                       Nguồn: Kết quả điều tra và tổng hợp của tác giả 
Để nhận dạng đầy đủ về năng lực cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may của 

các doanh nghiệp Việt Nam cần xem xét và so sánh với các đối thủ cạnh tranh 

thông qua chỉ tiêu năng lực cạnh tranh hiển thị. Theo Trung tâm thống kê của Liên 

hợp quốc, thị phần hàng dệt may của Việt Nam tại thị trường EU chỉ chiếm 1,7% 

vào năm 2006, thấp hơn nhiều so với Trung Quốc và ấn Độ. Không những thế, so 

sánh từ 2002 - 2006 thì tốc độ tăng trưởng của Việt Nam cũng thấp hơn so với 

Trung Quốc, ấn Độ và Bănglađét1. 

Bảng 2.9. Chỉ số năng lực cạnh tranh hiển thị (RCA) của các sản phẩm dệt may 
Việt Nam so với Trung Quốc và ấn Độ 

2002 2006 

HS Việt 

Nam 

Trung 

Quốc 

ấn 

Độ 

Việt 

Nam 

Trung 

Quốc 

ấn 

Độ 

50. Tơ tằm 6,7 7,2 15,7 3,3 5,3 11,0

51. Lông cừu, lông động vật loại mịn 

hoặc loại thô, sợi từ lông đuôi hoặc 

bờm ngựa và vải dệt thoi từ các 

0,0 1,9 0,6 0,1 1,8 0,6 

                                                            
1 Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là 
nhiều doanh nghiệp Việt Nam tập trung xuất khẩu sang thị trường 
Hoa Kỳ. Kim ngạch xuất khẩu và thị phần của Việt Nam trên thị 
trường Hoa Kỳ đã tăng lên đáng kể trong giai đoạn 2002 - 2006. 
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nguyên liệu trên 

52. Bông 0,5 2,6 7,2 0,5 2,2 7,5 

53. Xơ dệt từ gốc thực vật khác, sợi 

giấy và vải dệt thoi từ sợi giấy 
1,5 3,4 5,0 1,2 2,3 3,9 

54. Sợi filament nhân tạo 0,7 1,6 2,8 1,1 2,2 2,6 

55. Xơ, sợi staple nhân tạo 1,8 2,2 3,2 1,3 2,4 3,5 

56. MÒn xơ, phớt và các sản phẩm 

không dệt; các loại sợi đặc biệt, sợi 

xe, sợi coóc, sợi xoắn thừng, sợi cáp 

và các sản phẩm của chúng 

1,3 0,7 0,6 1,0 0,9 0,6 

57. Thảm và các loại hàng dệt trải sàn 

khác 
0,2 1,3 8,8 0,3 1,0 9,0 

58. Các loại vải dệt thoi đặc biệt, 

các loại vải dệt chẩn sợi  vòng, hàng 

ren, hàng trang trí, hàng thêu 

0,5 2,6 1,9 0,5 3,4 1,3 

Các loại vải dệt đã được ngâm tẩm, 

tráng, phủ hoặc ép lớn, các mặt 

hàng dệt thích hợp dùng trong công 

nghiệp 

0,2 0,9 0,4 0,3 1,5 0,5 

60. Các loại hàng dệt kim hoặc móc 0,1 2,5 0,3 0,3 2,7 0,3 

61. Quần áo và hàng may mặc phụ 

trợ, dệt kim hoặc móc 
3,3 3,6 3,3 4,4 3,8 2,4 

62. Quần áo và hàng may mặc phụ 

trợ, không dệt kim hoặc móc 
6,4 3,7 3,8 6,9 3,4 3,1 

63. Các mặt hàng dệt đã hoàn thiện 

khác; bộ vải; quần áo dệt cũ và các 

loại hàng dệt cũ khác; vải vụn 

2,4 4,2 7,4 2,8 4,1 6,0 

Nguồn: Trung tâm thương mại quốc tế 
   Khi xem xét và đánh giá năng lực cạnh tranh theo các khâu của chuỗi giá 

trị toàn cầu, các số liệu thống kê về xuất khẩu hàng dệt may đều cho thấy, các 

doanh nghiệp dệt may Việt nam chủ yếu làm hàng giá công cho nước ngoài hoặc 

xuất khẩu theo phương thức FOB. Điều đó khẳng định, vị trí của ngành dệt may 


